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nghiên cứu chế tạo màng sinh học hydroxyapatite (HA) 
bằng phương pháp sol-gel trong môi trường etanol 
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abstract 

The ethanol - based sol-gel method was used for synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite. 
The HA coating has been prepared on alumina ceramic substrate by dipping into ethanol sol-gel 
suspension of Ca(NO3).4H2O and (NH4)2 HPO4. To achieve better biocompatibility and excellent 
mechanical performance of prostheses, HA coating is often fabricated on surface of bone 
substitute implant. 

 
I - Mở đầu 

Như đã biết gốm sinh học hydroxyapatite có 
tính tương thích sinh học tuyệt vời bởi vì thành 
phần hóa học và vi cấu trúc của hợp chất này 
tương tự thành phần vô cơ trong mô cứng của 
xương. Tuy nhiên do độ bền cơ học của gốm 
HA kém xa so với xương người, người ta phải sử 
dụng các vật liệu trơ về sinh học nhưng chịu lực 
tốt như hợp kim titani, gốm alumina, thép không 
gỉ để chế tạo các chi tiết ghép xương chịu lực. 
Mặt khác lại cần thiết tạo cho bề mặt các vật 
liệu trơ có được tính chất tương thích sinh 
học. Màng sinh học HA được chế tạo chính 
là mục đích để cải thiện chất lượng các vật 
liệu thay thế xương. Màng sinh học có thể 
được chế tạo từ các phương pháp vật lý, tuy 
nhiên trong thời gian gần đây các phương 
pháp hóa học được sử dụng phổ biến. 

Phương pháp được sử dụng nhiều là phương 
pháp điện hóa [1 - 5], phương pháp tiếp theo là 
phương pháp sol-gel [6 - 8]. Trong công trình 
[9], chúng tôi đã thông báo kết quả nghiên cứu 
chế tạo màng hoạt hóa sinh học bằng phương 
pháp sol-gel trong các môi trường metanol, 
etanol và xitric - etylenglycol với các tiền chất 
là Ca(NO3)2. 4H2O và H3PO4. Tuy nhiên trực 

tiếp bằng phương pháp sol-gel với 2 tiền chất 
trên chúng tôi chỉ thu được màng canxi phot 
phat có thành phần từ 5 đến 35% là HA, phần 
còn lại là các thành phần khác của phot phat 
canxi. Để được màng sinh học với gần 100% 
HA, chúng tôi phải thực hiện phép chuyển hóa 
hóa học trong 50 giờ [9]. 

Trong công trình này chúng tôi giới thiệu 
các kết quả nghiên cứu trực tiếp tạo màng HA 
trên đế alumina với các tiền chất là Ca(NO3)2. 
4H2O và (NH4)2 HPO4 trong môi trường 
etanol. 

II - Thực nghiệm 

1. Phương pháp tạo huyền phù sol-gel 

Chuẩn bị dung dịch 0,5 M Ca(NO3)2.4H2O, 
0,5 M (NH4)2 HPO4 với dung môi etanol tuyệt 
đối. Bình tổng hợp được đặt trên bếp điện tự 
động giữ nhiệt độ tại 85oC, điều chỉnh pH của 
dung dịch phản ứng đến giá trị pH = 10,5 bằng 
dung dịch Ca(OH)2. Bình phản ứng có hệ hồi 
lưu ngưng tụ nhờ ống sinh hàn làm nguội bằng 
nước, cần khuấy có khớp mềm cánh khuấy bằng 
thuỷ tinh. Thời gian phản ứng được duy trì từ 4-
5 giờ. 
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2. Tạo gel và xử lý nhiệt 

Đế gốm alumina sau khi đã xử lý bề mặt 
được nhúng vào huyền phù sol-gel. Sấy lớp 
nhúng ở 150oC trong 20 phút, để nguội mẫu về 
nhiệt độ phòng tiếp tục nhúng - sấy - làm nguội 
sau 10 lần lặp lại. Tiến hành thiêu kết màng gel 
tại các nhiệt độ khác nhau 500oC, 700oC, 
1200oC. Tốc độ nâng nhiệt từ nhiệt độ phòng 
đến 400oC (giai đoạn I) là 500/giờ. Tốc độ nâng 
nhiệt được tăng gấp đôi sau giai đoạn I. Thời 
gian giữ nhiệt ở các nhiệt độ trên là 1 giờ. 

3. Thiết bị đánh giá chất lượng màng 

• Phân tích thành phần Ca/p bằng ICP - MS 

• Đánh giá hình thái học màng HA bằng 
chụp ảnh SEM. 

• Phân tích nhiễu xạ tia X, các mẫu bột tạo 
ra từ huyền phù sol-gel sau tổng hợp tại 85oC và 
mẫu các màng sau thiêu kết ở các nhiệt độ 
500oC, 700oC và 1200oC. 

III - Kết quả và thảo luận 

1. Cấu trúc tinh thể màng canxi photphat 

Quan sát phổ đồ mẫu (a) chúng ta có thể 
thấy rằng, chỉ xuất hiện 2 pic ở độ cao không 
đáng kể so với nền, điều đó chứng tỏ mật độ 
tinh thể rất thấp. Pic thứ nhất tương ứng với mặt 
002 tại 2θ bằng 260, pic thứ hai tương ứng với 
mặt 112 tại 2θ gần bằng 320. Cả hai pic đều có 
độ rộng khá lớn, có nghĩa rằng tinh thể tương 
ứng với 2 pic đều có kích thước rất nhỏ. Khi áp 
dụng công thức gần đúng của Scherrer [10] 
chúng ta có thể tính được tinh thể HA có kích 
thước gần 2 nm. V. D. Hoawen [11] cũng tổng 
hợp được tinh thể có kích thước một vài nm khi 
sử dụng các chất hữu cơ trợ phát triển tinh thể. 

Quan sát phổ đồ (b) có thể nhận thấy rằng 
trong điều kiện thiêu kết ở 500oC, bột tạo được 
đã có các tinh thể các mặt phẳng tinh thể khác, 
độ cao của các pic chưa tách khỏi nền đáng kể, 
chứng tỏ hàm lượng tinh thể còn thấp. Độ rộng 
của 2 pic đặc trưng tại mặt 002 và 112 đều lớn, 
chứng tỏ kích thước tinh thể khi đó vẫn còn nhỏ. 
Từ độ rộng của phổ mẫu b tính được kích thước 
tinh thể gần bằng 5 nm. 

Quan sát phổ đồ C và phổ đồ mẫu bột d 
chúng ta thấy rằng, nhiệt độ xử lý càng cao thì 
độ rộng pic càng thu hẹp, điều đó có nghĩa rằng 
kích thước tinh thể càng tăng dần. Từ độ rộng 
của pic tại mặt 002 tương ứng 2θ gần bằng 260 
tính được kích thước tinh thể đối với mẫu bột được 
xử lý tại 1200oC là 50 nm. 
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Hình 1: ảnh nhiễu xạ tia X các mẫu bột  HA 
 

Mặt khác cũng có nhận xét rằng hầu như rất 
khó phát hiện các pic lạ ngoài các pic đặc trưng 
cho tinh thể HA. Quan sát thật tỷ mỷ thấy pic 
tương ứng với hợp chất TCP tại 2θ gần bằng 
29oC chỉ có độ cao nhỏ. Điều đó chứng tỏ khi xử 
lý nhiệt đến 1200oC, màng sinh học thu được vẫn 
chủ yếu là màng HA. 

2. Phân tích tỷ lệ Ca/P của các mẫu 

Không có điều kiện xác định thành phần hóa 
học của 4 mẫu bột, chúng tôi chỉ xác định tỷ lệ 
Ca/P của 4 mẫu bột. 

Bảng 1: tỷ số Ca/P của các mẫu bột được phân 
tích theo phương pháp ICPP - MS 

Mẫu a b c d 

Ca/P 1,635 1,653 1,670 1,668 
 

Tỷ số Ca/P từ a đến d tương ứng với các mẫu 
bột được thiêu kết ở các nhiệt độ 500oC, 600oC, 
700oC và 1200oC. 

Từ bảng 1 thấy rằng các mẫu từ a-c có xu 
hướng tiến dần đến tỷ số Ca/P = 1,67 khi nhiệt 
độ thiêu kết tăng từ 500oC - 700oC.  
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Khi nhiệt độ thiêu kết đạt 1200oC một phần 
HA bị chuyển về pha TCP vì vậy tỷ số Ca/P bị 
giảm không đáng kể. Giản đồ nhiễu xạ tia X của 
bột xử lý tại 1200oC cũng xác nhận điều này. Độ 
cao của các pic không đặc trưng cho tinh thể 
HA rất nhỏ điều đó chứng tỏ phần trăm chủ yếu 
của màng sinh học được thiêu kết tại nhiệt độ 
1200oC vẫn là màng HA. Theo Raynaud [12] tại 
1200oC HA bị phân hủy một phần thành tricanxi 
phốt phát theo phản ứng sau Ca10(PO4)6(OH)2 → 
2Ca3(PO4)2 + Ca4P2O9 + H2O. 

Tỷ số Ca/P bị giảm một phần khi thiêu kết 
màng HA tổng hợp bằng phương pháp sol-gel ở 
nhiệt độ 1200oC có thể giải thích rằng tại nhiệt 
độ này màng HA bắt đầu bị chuyển pha một 
phần sang tricanxi phot phat. Có một số tài liệu 

khác [13] thông báo rằng khi thiêu kết tới 
1400oC thì HA có thể bị chuyển một phần về 
pha oxyapatit. 

3. Hình thái học các màng thiêu kết ở các 
nhiệt độ khác nhau 

Quan sát ảnh SEM các màng sinh học thiêu 
kết tại nhiệt độ 500oC, 700oC và 1200oC tương 
ứng các hình 2a, 2b và 2c chúng ta có nhận xét 
rằng ảnh 2C cho hình ảnh hình thái học có mức 
độ hoàn thiện bề mặt tốt nhất. Dù rằng nếu xét 
theo sự phù hợp của tỷ số Ca/P thì có lẽ màng 
được xử lý tại 700oC sẽ cho kết quả tốt hơn. Khi 
xem xét cả phổ đồ Rơnghen và quan sát ảnh 
SEM chúng ta có thể kết luận rằng màng HA 
được xử lý nhiệt 1200oC sau 1 giờ sẽ cho màng 
sinh học có chất lượng tốt nhất. 

 

 
(a)    (b)   (c) 

Hình 2: ảnh SEM các màng sinh học sau xử lý nhiệt 
a. Nhiệt độ thiêu kết tại 500oC, b. Nhiệt độ thiêu kết tại 700oC, c. Nhiệt độ thiêu kết tại 1200oC 

 
IV - Kết luận 

Chúng tôi đã tạo được trực tiếp màng sinh 
học hydroxyapatite bằng phương pháp sol-gel 
trong môi trường etanol với các kỹ thuật được 
trình bày chi tiết trong công trình ở phần trên. 
Màng HA chế tạo được có kích thước tinh thể 
50nm, có thành phần gần như 100% là HA, 
các hạt tinh thể phân bố đồng đều đủ xốp để 
các mô của tế bào xương có thể phát triển 
trên bề mặt chi tiết. 

Công trình được thực hiện bằng kinh phí của 
Chương trình nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước. 
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